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BÀN LUẬN 
Cân nặng trung bình của nhóm nghiên 

cứu:52,3±6,8 kg ở độ tuổi:49,19±18,88 với kỹ thuật 
TCI khởi mê đã làm giảm đáng kể lượng thuốc mê 
propofol (63,9 ±27,4mg) so với liều khuyến cáo 2-
3mg/kg, do vậy đã hạn chế mức độ thay đổi huyết áp 
động mạch trong giai đoạn khởi mê. Khi tỉnh chỉ số 
Entropy có giá trị: RE: 92,82±7,46 và SE: 85,09±5,72; 
khi mê đủ sâu mất đáp ứng với kích thích bằng lời nói 
và lay gọi thì RE: 38,52±7,46 và SE: 36,19±10,96 

Các mức mê lâm sàng của bệnh nhân có liên 
quan rất chặt chẽ với các chỉ số:  

RE với OAAS: r = 0,949 và p< 0,001 
SE với OAAS: r = 0,946 và p< 0,001 
Nồng độ máu đích Ce có liên quan chặt với chỉ số 

Entropy: RE với Ce: r = -0,664 và p < 0,001; SE với 
Ce: r = -0,628 và p <0,001 

Như vậy mê càng sâu thì chỉ số Entropy càng 
giảm, nồng độ thuốc mê tại nơi tác dụng càng tăng. 
Với Ce: 2,78±1,07g/ml thì tương đương với thời điểm 
mất đáp ứng của bệnh nhân. 

KẾT LUẬN 
Chỉ số Entropy liên quan chặt chẽ với mức độ mê 

lâm sàng và nồng độ thuốc propofol tại nơi tác dụng 
(não), vì vậy có thể dựa vào Entropy để điều chỉnh 
lượng thuốc mê cho phù hợp với các giai đoạn mê. 

SUMmARY 
21 adult, ASA I-II, suffering surgery under general 

anesthesia have received TCI Propofol for 

induction.The deep of anesthesia were monitored 
with Entropy Cardiocap S5 (Datex Ohmeda) 
comparing to OAAS Score. Variations of Propofol 
effect site Concentration(Ce) were recorded. The 
author found that there’s a good correlation 
coefficient between Entropy monitoring index (RE, 
SE) and OAAS scores. And entropy monitoring index 
(RE, SE) can be an useful guides for evaluating the 
deep of anesthesia during the induction. 
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Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của viên nang kiện tỳ tiêu tích  
đối với trạng thái chung và chỉ số huyết học ở động vật thực nghiệm 
 

Ngô Danh Lục, Nguyễn Minh Hà 
Viện YHCT Quân đội 

Đặt vấn đề 
Viên nang kiện tỳ tiêu tích được bào chế từ các vị 

thuốc: Đẳng sâm, đương quy, phục linh,bạch truật, 
bạch thược, trần bì, tiểu hồi, hoàng kỳ, trạch tả, hậu 
phác, chỉ xác, hoài sơn, sinh ngải diệp vắt nước vừa 
đủ, kết hợp với những kinh nghiệm dân gian về bào 
chế vị thuốc Thần khúc. Đây là bài thuốc dựa trên cơ 
sở của bài thuốc Kiện tỳ dưỡng vị (Thương khoa bổ 
yếu) gia thêm hậu phác, chỉ xác, hoài sơn, sinh ngải 
diệp, để điều trị tỳ vị hư nhược, ăn ít, đau bụng đi 
ngoài [6]. Để có cơ sở khoa học chắc chắn về độ an 
toàn của viên nang kiện tỳ tiêu tích, trước khi tiến hành 
nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của thuốc trên lâm 
sàng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu độc tính cấp và 
ảnh hưởng của viên nang kiện tỳ tiêu tích lên thể trạng 
và hệ thống tạo máu ở động vật thực nghiệm [2]. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Nguyên liệu và đối tượng nghiên cứu. 
* Nguyên liệu: các vị thuốc được bào chế theo qui 

trình thống nhất tại khoa dược Viện Y học cổ truyền 
Quân đội theo tiêu chuẩn Dược điển VNIII, kết hợp với 

những kinh nghiệm dân gian về bào chế vị thuốc 
Thần khúc [1], [3]. Sau khi bào chế, thuốc được đóng 
dưới dạng viên nang, trước Khi dùng hòa với nước ấm 
đến dạng lỏng thích hợp cho thí nghiệm. 

* Động vật thực nghiệm: 
- Chuột nhắt trắng trọng lượng 20  2g do Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp. 
- Thỏ trọng lượng từ 1,8-2,5kg do Trung tâm Chăn 

nuôi Viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế cung cấp. 
Động vật thực nghiệm cả hai giống, khoẻ mạnh 

được nuôi tại phòng thí nghiệm. Bộ môn Dược lý 
Trường Đại học Y Hà Nội, bằng thức ăn chuẩn dành 
cho mỗi loại, uống nước tự do.  

- Hóa chất và thiết bị: dung dịch xét nghiệm máu 
ABX Minidil LMG của hãng ABX Diagnostics, định 
lượng trên máy Vet ABC TM Animal Blood Counter.  

2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1. Nghiên cứu độc tính cấp. 
Chuột được chia thành từng lô, mỗi lô 10 con cho 

uống thuốc theo liều tăng dần từ 6g/kg đến 15g/kg, 
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với thể tích thuốc hằng định mỗi lần 0,2ml/10g cân 
nặng, để xác định liều thấp nhất chết 100% và cao 
nhất chết 0%. 

Chuột được theo dõi tình trạng chung và tỷ lệ chết 
ở mỗi lô trong 72 giờ sau khi uống thuốc. Sau đó tiếp 
tục theo dõi tình trạng chung của chuột đến hết ngày 
thứ 7 sau khi uống thuốc. Những chuột chết được mổ 
để quan sát mô bệnh học [2]. 

Dựa vào tỷ lệ chuột chết tính LD50 của viên nang 
kiện tỳ tiêu tích theo phương pháp Litchfield-
Wilcoxon. 

2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của viên nang KTTT đối 
với thể trạng và hệ thống tạo máu 

Thỏ được chia thành 3 lô, mỗi lô 10 con, mỗi con 
nhốt riêng một chuồng. 

Lô chứng (n=10): uống dung dịch NaCl 0,9% liều 
3ml/kg/ngµy. 

Lô trị 1 (n=10): uống thuốc thử viên nang kiện tỳ 
tiêu tích liều 0,32g/kg/ngày (tương đương với liều 
dùng cho người, tính theo hệ số 3). 

Lô trị 2 (n=10): uống thuốc thử viên nang kiện tỳ 
tiêu tích liều 0,96g/kg/ngày (gấp 3 lần liều ở lô trị 1). 

Thỏ ở cả 3 lô được uống dung dịch NaCl 0,9% 
hoặc thuốc nghiên cứu trong 4 tuần liền, mỗi ngày 
một lần vào 8 giờ sáng với thể tích 3ml/kg. Thỏ được 
theo dõi tình trạng chung, trọng lượng cơ thể và các 

chỉ số đánh giá chức phận tạo máu: số lượng hồng 
cầu, huyết sắc tố, hematocrit, số lượng bạch cầu, 
công thức bạch cầu, số lượng tiểu cầu. ở 4 thời điểm: 
Trước lúc uống thuốc, sau 2 tuần, 4 tuần uống thuốc 
và sau ngừng uống thuốc 2 tuần (hồi phục)[2], [7]. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 
Các số liệu nghiên cứu được xử lý thống kê theo 

phương pháp t-test Student và test trước sau (Avant-
Après). Sự khác biệt có ý nghĩa khi p<0,05.  

Kết quả nghiên cứu  
1. Độc tính cấp. 
Sau khi cho các lô chuột uống thuốc thử theo liều 

tăng dần từ 6g/kg đến 15g/kg cân nặng, theo dõi 72 
giờ không thấy có chuột chết ở tất cả các lô thí 
nghiệm. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy chuột vẫn 
ăn, uống, hoạt động và bài tiết bình thường, không có 
biểu hiện gì khác lạ so với lô chứng và so với trước 
trong suốt 7 ngày theo dõi. 

2. Tình trạng chung và sự thay đổi trọng lượng 
của thỏ sau uống thuốc. 

2.1. Tình trạng chung. 
Trong suốt thời gian thí nghiệm, thỏ ở cả 3 lô vẫn 

ăn uống, hoạt động bình thường, nhanh nhẹn, lông 
mượt, mắt sáng, phân khô. Không thấy biểu hiện gì 
đặc biệt ở cả 3 lô thỏ trong suốt thời gian nghiên cứu. 

 
 
2.2. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến trọng lượng thỏ 
Bảng 1. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến trọng lượng thỏ 

Lô chứng Lô trị 1 (0,32g/kg) Lô trị 2(0,96g/kg) 
Thời gian Trọng lượng 

SD 
% tăng trọng 

lượng 
Trọng lượng  
SD 

% tăng trọng 
lượng 

Trọng lượng  
SD) 

% tăng trọng 
lượng 

p so với 
chứng 

Trước uống thuốc 1,900,11  1,910,14  1,800,14  >0,05 
Sau 2 tuần 2,220,15 17,14% 2,180,18 14,34% 2,000,19 21,75 

p (trước- sau) < 0,05  < 0,05  < 0,05  
>0,05 

Sau 4 tuần 2,320,24 22,45% 2,340,14 22,81% 2,260,17 30,70 
p (trước- sau) < 0,05  < 0,05  <0,05  

>0,05 

Sau ngừng thuốc 2 tuần 2,540,25  2,600,21  2,330,33  
p (trước- sau) < 0,05  < 0,05  < 0,05  

>0,05 

 
 
Kết quả bảng 1 cho thấy: sau 2 tuần và 4 tuần 

uống thuốc, trọng lượng thỏ ở cả 3 lô ( 1 lô chứng và 
2 lô trị) đều tăng so với trước khi dùng thuốc mức độ 
tăng cân có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Không có sự 
khác biệt về mức độ gia tăng trọng lượng thỏ giữa lô 
chứng và các lô dùng thuốc (p >0,05).  

2.3. ảnh hưởng của viên nang KTTT lên một số 
chỉ số huyết học của thỏ 

Bảng 2. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến số 
lượng hồng cầu trong máu thỏ 

Số lượng hồng cầu ( T/ L) 

Thời gian Lô chứng 
SD 

Lô trị 1 
(0,32g/ kg) 
 SD 

Lô trị 2 
(0,96g/ kg) 
 SD 

p (so với 
chứng) 

 

Trước uống 
thuốc 

5,33  
0,67 

5,42  
0,45 

5,36  
0,45 

> 0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

5,17  
0,36 

5,24  
0,37 

5,40  
0,38 

p (test trước 
- sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc 

5,39  
0,19 

5,56  
0,41 

5,56  
0,34 

p (test trước 
- sau) 

>0,05 > 0,05 > 0,05 
> 0,05 

Sau ngừng 
uống thuốc 

2 tuần 

5,44  
0,36 

5,61  
0,58 

5,81  
0,56 

P ( test trước 
– sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Kết quả bảng 2 cho thấy, sau 2 tuần, 4 tuần uống 
viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng thuốc, số 
lượng hồng cầu trong máu thỏ ở các lô thay đổi không 
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có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc và so 
với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 3. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến hàm 
lượng huyết sắc tố trong máu thỏ 

 
Huyết sắc tố (g/dl) 

Thời gian 
Lô 

chứng 
 SD 

Lô trị 1 
(0,32g/ 

kg) 
 SD 

Lô trị 2 
(0,96g/ 

kg) 
 SD 

p (so với 
chứng) 

 

Trước uống 
thuốc 

11,38  
1,21 

11,27  
0,37 

11,15  
0,74 

> 0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

10,72  
0,58 

10,84  
0,34 

11,37  
0,47 

p (test trước - 
sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc 

11,68  
0,60 

11,62  
0,79 

11,73  
1,00 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 
> 0,05 

Sau ngừng 
uống thuốc 2 

tuần 

11,48  
0,38 

11,30  
0,80 

11,58  
1,13 

P ( test trước 
– sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

 
Kết quả ở bảng 3 cho thấy, sau 2 tuần, 4 tuần 

uống viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng 
thuốc, hàm lượng huyết sắc tố trong máu thỏ ở các lô 
thử thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với trước 
khi uống thuốc và so với lô chứng (p > 0,05).  

Bảng 4. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến 
hematocrit trong máu thỏ 

Hematocrit (%) 

Thời gian Lô chứng 
 SD 

 Lô trị1 
 (0,32g/ 

kg) 
 SD 

 Lô trị 2 
( 0,96g/ 

kg ) 
 SD 

p (so với 
chứng) 

Trước uống 
thuốc 

34,58  
3,84 

35,13  
2,10 

33,17  
2,49 

> 0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc  

32,87  
1,79 

33,45  
1,38 

34,49  
1,97 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05  
> 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc  

34,14  
1,74 

35,09  
2,13 

35,20  
1,49 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05  
> 0,05 

Sau ngừng 
uống thuốc 2 

tuần 

33,43  
1,17 

35,00  
3,32 

35,26  
2,91 

P ( test trước 
– sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05  
> 0,05 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, sau 2 tuần, 4 tuần 
uống viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng 
thuốc, tỷ lệ hematocrit trong máu thỏ ở các lô thử thay 
đổi không có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống 
thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 5. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến số 
lượng bạch cầu trong máu thỏ 

Số lượng bạch cầu ( G/ L) 

Thời gian Lô 
chứng 
 SD 

Lô trị 1  
(0,32g/ 

kg) 
 SD 

Lô trị 2  
(0,96g/ 

kg) 
 SD 

p (so với 
chứng) 

Trước uống 
thuốc 

10,06  
2,28 

10,42  
3,04 

10,96  
1,64 

> 0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

9,43  
3,15 

6,93  
2,13 

10,80  
3,77 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 
> 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc 

8,10  
2,38 

10,92  
3,00 

10,44  
3,59 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 
> 0,05 

Sau ngừng 
uống thuốc 2 

tuần 

8,25  
3,26 

9,35  
2,09 

9,26  
2,90 

P ( test trước 
– sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Kết quả bảng 5 cho thấy, sau 15 sau 2 tuần, 4 
tuần uống viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng 
thuốc, số lượng bạch cầu trong máu thỏ ở các lô thử 
thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với trước khi 
uống thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 6. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến công 
thức bạch cầu trong máu thỏ 

Công thức bạch cầu (%) 
Thời 
gian Thành 

phần 

Lô 
chứng 
SD 

Lô trị 1 
(0,32g/kg) 
 SD 

Lô trị 2 
(0,96g/kg) 
 SD 

p (so 
với 

chứng) 

Trước 
uống 
thuốc 

Lym 
pho 

trung 
tính 

76,78 
7,38 

23,22  
7,38 

74,20  
11,01 

25,80  
11,01 

80,87  
4,69 

19,30  
4,69 

>0,05 

Sau 2 
tuần 
uống 
thuốc 

Lym 
pho 

trung 
tính 

75,89  
14,33 

24,11  
14,33 

79,00  
8,76 

21,00  
8,76 

77,70  
9,07 

22,33  
9,07 

p (test 
trước - 
sau) 

 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

>0,05 

Sau 4 
tuần 
uống 
thuốc 

Lym 
pho 

trung 
tính 

78,11 
7,85 

21,89 
7,85 

80,00  
13,88 

20,00  
13,88 

77,67  
10,82 

22,33  
10,82 

p (test 
trước - 
sau) 

 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

>0,05 

Sau 
ngừng 
uống 
thuốc 
2 tuần 

Lym 
pho 

trung 
tính 

77,22  
8,91 

22,78  
8,91 

79,50 
7,16 

20,50  
7,16 

80,20 
8,23 

19,80  
8,23 

p (test 
trước 
– sau) 

 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

>0,05 
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Kết quả bảng 6 cho thấy, sau 2 tuần, 4 tuần uống 
viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng thuốc, tỷ lệ 
bạch cầu lympho và đa nhân trung tính trong máu thỏ 
ở các lô thử thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với 
trước khi dùng thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 7. ảnh hưởng của viên nang KTTT đến số 
lượng tiểu cầu trong máu thỏ 

 

Số lượng tiểu cầu ( G/L) 

Thời gian Lô chứng 
 SD) 

Lô trị 1 
(0,32g/kg) 
 SD) 

Lô trị 2 
(0,96g/kg) 
 SD) 

p (so với 
chứng) 

Trước uống 
thuốc 

296,33 
63,55 

309,89 
48,74 

310,80 
54,92 

> 0,05 

Sau 2 tuần 
uống thuốc 

280,89 
99,30 

249,25  
52,41 

344,10 
75,65 

p (test trước - 
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 
> 0,05 

Sau 4 tuần 
uống thuốc 

279,56 
36,77 

310,67 
77,07 

329,33 
67,02 

p (test trước - 
sau) > 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Sau ngừng 
uống thuốc 2 

tuần 

328,67 
110,62 

309,40 
20,71 

308,80 
66,50 

P (test trước–
sau) 

> 0,05 > 0,05 > 0,05 

> 0,05 

Kết quả ở bảng 7 cho thấy, sau 2 tuần, 4 tuần 
uống viên nang kiện tỳ tiêu tích và 2 tuần ngừng 
thuốc, số lượng tiểu cầu trong máu thỏ ở các lô thử 
thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với trước khi 
uống thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bàn luận 
1. Độc tính cấp của viên nang kiện tỳ tiêu tích. 
Cho chuột uống thuốc thử đến liều cao nhất có thể 

được ( nồng độ và thể tích tối đa cho phép) là 15g/kg 
thể trọng nhưng chưa thấy biểu hiện ngộ độc và 
không có chuột nào chết trong vòng 72 giờ, vì vậy 
chưa xác định được LD50 trên chuột nhắt trắng theo 
đường uống. 

Liều 15g/kg chuột nhắt trắng tương đương trên 
người 1,5/kg( tính theo hệ số 10). Như vậy với nếu so 
với liều thường dùng trên người theo kinh nghiệm dân 
gian là 0,3g/kg thì liều gấp 5 lần vẫn chưa gây độc. 
Điều này cho thấy mẫu thử viên nang kiện tỳ tiêu tích 
có độc tính rất thấp. 

2. Tình trạng chung và trọng lượng cơ thể  
Các kết quả nghiên cứu thu được cho thấy sau 2 

tuần và 4 tuần uống thuốc liên tục thỏ ở tất cả các lô 
đều ăn uống, hoạt động bình thường, lông mượt, phân 
không thay đổi. Trọng lượng thỏ ở cả 3 lô ( 1 lô chứng 
và 2 lô trị) đều tăng so với trước khi dùng thuốc, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), tuy nhiên sự 
tăng cân ở nhóm chứng ít hơn so với nhóm dùng viên 
nang kiện tỳ tiêu tích liều 0,96g/kg . sở dĩ thuốc có tác 
dụng làm tăng trọng lượng thỏ là vì trong bài thuốc có 
những vị thuốc như đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch truật, 
hoài sơn. Theo Y học cổ truyền những vị thuốc này có 
tác dụng bổ khí, kiện tỳ. Do có tác dụng bổ tỳ, tăng 

cường tiêu hóa nên làm tăng hấp thu các chất dinh 
dưỡng dẫn đến làm tăng trọng lượng thỏ nhiều hơn so 
với nhóm chứng [3],[4],[5].  

3. ảnh hưởng trên cơ quan tạo máu. 
Kết quả thu được ở các bảng từ 2 đến 7 cho thấy 

các chỉ số dùng để đánh giá chức năng hệ thống tạo 
máu của cơ thể như số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, 
hematocrit, số lượng bạch cầu, công thức bạch cầu 
và số lượng tiểu cầu đều không thay đổi có ý nghĩa 
thống kê ( p> 0,05) ở hai lô dùng viên nang kiện tỳ 
tiêu tích liên tục 2 tuần, 4 tuần và sau 2 tuần ngừng 
thuốc, so với trước khi dùng thuốc và so với lô chứng. 
Điều đó chứng tỏ viên nang kiện tỳ tiêu tích với liều 
0,32g/kg và 0,96g/kg không làm ảnh hưởng tới chức 
phận của hệ thống tạo máu của thỏ thực nghiệm.  

Kết luận 
- Viên nang kiện tỳ tiêu tích liều 15g/kg chuột nhắt 

là liều gấp 5 lần liều thường dùng trên người không 
gây độc tính cấp.  

- Viên nang kiện tỳ tiêu tích liều 0,32g/kg và 
0,96g/kg thể trọng thỏ sau 2 tuần và 4 tuần dùng liên 
tục làm tăng trọng lượng thỏ so với trước nghiên cứu, 
không ảnh hưởng tới thể trạng và chức năng hệ thống 
tạo máu của thỏ thực nghiệm.  

Summary 
We evaluated the acute toxicity on white mice and 

semi-polychronic tocity on rabbits of the Kien ty tieu 
tich capsule (invigorating spleen and eliminating 
mass capsule). The result showed that, with the dose 
of 15g/kg obdy weight of white mice (5 times more 
than the dose for human), the acute toxity (LD 50 ) of 
the Kien ty tieu tich capsule with the dose of 0.32 and 
0.96g/kg, rabbits’ body weight inrcreased comparing 
to that before experiment, but normal status and 
hematogenic function of rabbits were no affected.  
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